Trường Tiểu học Thượng Quận

TUẦN 21.             NS: 16.01.2018         ND:Thứ hai ngày 22 tháng 01 năm 2018
Buổi sáng: Tiết 1:                           Chào cờ


Tiết2+3.                                           TiếngViệt.
VẦN /ÊN/, /ÊT/, /IN/, /IT/

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 178 đến trang 181.


 Tiết 4:                                                Toán

                                       PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 7.

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 20. Tập trừ nhẩm :

( dạng 17 - 7).

- Rèn kĩ năng thực hiện phép tính trừ không nhớ cột dọc, trừ nhẩm trong phạm vi 20.

- Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

II.CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Bảng phụ kẻ cột chục, đơn vị nh​ư SGK.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

1.Kiểm tra bài cũ.

- Đặt tính rồi tính: 18 - 5; 
    15 - 1; 

19 - 7;

2.Bài mới : Giới thiệu bài. 

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

	 Hoạt động 1: Giới thiệu cách làm tính trừ dạng 17 – 3.
	- Hoạt động cá nhân

	- Yêu cầu HS lấy 17 que tính, em lấy thế nào? Sau đó tách làm hai phần, bên trái 1 bó và bên phải 7 que tính rời, sau đó lấy ra 7 que tính, còn lại bao nhiêu que tính? Vì sao em biết?
	- Lấy 1 bó và 7 que tính rời

- Còn 10 que tính, do em thấy còn 1 bó 

	- Có mấy chục que tính? (ghi bảng cột chục), mấy que tính rời? (ghi bảng cột đv), lấy ra mấy que? ( ghi d​ưới 7 ở cột đơn vị)
	- Có 1 chục, 7 que rời, tách ra 7 que tính rời.

	- Còn lại bao nhiêu que? Em làm thế nào?
	- Còn 10 que tính rời

	- Hư​ớng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc ( cộng từ phải sang trái).

- Yêu cầu mỗi HS tự lập một phép trừ dạng 17 - 7 vào bảng.
	- Đặt tính và cộng miệng cá nhân, đồng thanh.

- Trừ  cột dọc

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.

*Hoạt động 2: Thực hành.

Bài 1: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS làm và gọi HS chữa bài.

- Gọi HS trừ miệng lại.

- Trừ từ đâu sang đâu?
	- HS tự nêu yêu cầu.

- HS làm và nhận xét bài bạn chữa.

- Từ phải sang trái

	Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu.

	 Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn về kết quả và cách đặt tính.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu 
	- Viết phép tính thích hợp 

	- Gọi HS tự nêu tóm tắt bài toán, sau đó làm vào sách
	- Điền phép tính vào sách



	- Gọi HS chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn.


3. Củng cố - dặn dò.

- Thi tự lập phép trừ nhanh.

- Nhận xét giờ học.


Buổi chiều: Tiết1.                                        Tiếng việt *
                                     LUYỆN TẬP:VẦN /ÊN, /ÊT/, /IN/, /IT/. 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần /ên, /êt/, /in/, /it/ biết viết chữ ghi vần /ên, /êt/, /in/, /it/,biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có âm chính, âm cuối.
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài CÁI MŨ sgk trang 93.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần/ên, /êt/, /in/, /it/, sền sệt, kìn kịt, thin thít, nhện, rết, đèn pin, quả mít, luật chính tả e,ê, i, kết bạn/ kết quả, nghìn nghịt/ kín mít,… tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần  /ên, /êt/, /in/, /it/ bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ng, … `,/,?, ~, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần /êt/, /it/ chỉ kết hợp được với 2 dấu thanh. Vần / in/, /ên/kết hợp được với 6 thanh.

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: 
-H hoàn thành BTTV1/2 trang 60.

2a. Đọc: TẾT NGUYÊN ĐÁN: Tết Nguyên đán là ngày lễ đầu năm của Việt Nam. Tết đến các ga đình trang trí nhà cửa, sắm sửa thật chu đáo. Nhà nhà sắm mâm ngũ quả và các loại hoa, cây cảnh như: đào, quất ở miền Bắc; hoa mai ở miền Nam.

-H đọc:  2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                

                                                       

        phên                                 tết                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                       

        thìn                                  vịt                                                                                                                               

* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Em điền vần ên hoặc êt vào chỗ trống cho đúng:

b… chặt                         k…luận                         d… vải

Bài 2: Em điền vần in hoặc it vào chỗ trống cho đúng: 

n… thinh                   nhẫn nh…..                        h… thở

- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.


Tiết 2.                                                     Toán *
                                                         LUYỆN TẬP

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 20. Trừ nhẩm dạng 17 - 7.

- Rèn kĩ năng thực hiện phép tính trừ không nhớ cột dọc, trừ nhẩm trong phạm vi 20.

- Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết  

II.CHUẨN BỊ:
- Học sinh: Vở bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ.

- Tính 

-14 

-15

-11




   4

  5

   1


2.Bài mới : Ôn và làm vở bài tập trang 13, bài 3,4 

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS  đặt tính rồi làm và gọi HS  chữa bài.

- Gọi HS nêu lại cách đặt tính

- Gọi HS trừ miệng lại.

KL: Nêu lại cách đặt tính và cách tính?
	- HS tự nêu yêu cầu.

- HS làm và nhận xét bài bạn chữa.

- nêu lại cách đặt tính, cách tính

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu.

	 Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn về kết quả 

	KL: Nêu các cách tính?
	- Tính từ trái sang phải

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Điền dấu

	- Yêu cầu HS  làm và chữa bài
	- Nhận xét bài bạn

	KL: Muốn điền dấu đúng em cần làm gì tr​ước?
	- Tính trừ trư​ớc



	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- Viết phép tính thích hợp

	- Gọi HS đọc tóm tắt
	- Cá nhân, tập thể. 

	- Gọi HS nêu bài toán dựa trên phần tóm tắt trên, sau đó cho HS viết phép tính.
	- Tự nêu bài toán sau đó viết phép tính và chữa bài.


* HD HS làm BT Em làm bài tập toán tuần 21 trang 12.

Bài 1: Củng cố cách tính.

Bài 2: Củng cố đặt tính.

Bài 3: Củng cố cách tính kết quả nhỏ.

Bài 4: Củng cố cách viết phép tính theo tóm tắt.

Bài 5: Củng cố nối các điểm để có 6 đoạn thẳng và viết tên các đoạn thẳng đó.

3. Củng cố- dặn dò:

- Nhận xét tiết học,dặn dò


                       NS: 16/01/2018      ND:  Thứ ba ngày 23/01/2018

Buổi sáng:Tiết1+2.                             TiếngViệt.
VẦN /OEN/, /OET/, /UÊN/, /UÊT/

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 182 đến trang 185.


 Tiết 3:                
           Toán.
   LUYỆN TẬP 
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Thực hiện phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20.

- Củng cố kĩ năng thực hiện phép tính trừ (không nhớ) cột dọc, trừ nhẩm trong phạm vi 20; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.

- Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

II. CHUẨN BỊ :

- Giáo viên: Bảng phụ vẽ sẵn bài 5.


III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:
- Tính: 

-17


-19

    -18


-19




   7


   1

       0


   9

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

	b. Luyện tập - Thực hành:

*Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS đặt tính rồi làm và gọi HS chữa bài.

- Gọi HS nêu lại cách đặt tính

- Gọi HS trừ miệng lại.
	- HS tự nêu yêu cầu.

-HS làm và nhận xét bài bạn chữa.

- Nêu lại cách đặt tính

	*Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu.

	 Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn về kết quả 

	- Nêu các cách nhẩm của em?
	- Nêu các cách nhẩm khác nhau.

	*Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Tính

	- Yêu cầu HS tính nhẩm từ trái sang phải rồi viết kết quả.
	- 11 cộng 3 bằng 14, 14 trừ 4 bằng 10

	- Gọi HS chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn.

	*Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- Điền dấu

	- Yêu cầu HS tìm nhẩm kết quả sau đó so sánh số để điền dấu
	- Thi nhau điền dấu rồi chữa bài

	*Bài 5: Gọi HS nêu yêu cầu và đề toán, sau đó cho HS làm và chữa bài
	  12 - 2 = 10


3. Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét giờ học - Tuyên dương HS.

- HS về nhà học bài.                                           

                                                       

Tiết 3                                              Đạo Đức
Bài 10: Em và các bạn (tiết 1)

I- Mục đích yêu cầu:

-Bước đầu biết được: trẻ em cần được học tập, vui chơi, kết giao bạn bè. Cần phải đoàn kết, thân ái với bạn khi cùng học cùng chơi.

- Biết nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và người khác khi chọc, chơi với bạn. Có hành vi cư xử đáng với bạn khi học, khi chơi.

- Tự giác đoàn kết, thân ái với bạn bè.

II .Chuẩn bị:

- Tranh vẽ phóng to hình bài tập 2 bài tập 3 và một ít bông hoa giấy.

- Vở bài tập.

III-Các hoạt động dạy học:


	1. Kiểm tra bài cũ (5')
	

	- Kêt tên những việc cần làm để thể hiện biết vâng lời, lễ phép với thầy cô giáo?
	

	- Nêu tên những bạn thực hiện tốt?

2.Bài mới
	

	. Hoạt động 1: Giới thiệu bài (2')
	- HS đọc đầu bài.

	- Nêu yêu cầu, ghi đầu bài
	

	. Hoạt động 2:  Chơi “ Tặng hoa” (8')
	- hoạt động cá nhân

	- Phát hoa cho HS , yêu cầu HS viết tên bạn trong lớp mà mình thích cùng học, cùng chơi nhất. Sau đó bảo vào giỏ. GV kiển tra và chọn ra vài em được các bạn yêu thích nhất.
	- HS tự viết tên bạn mình thích và bỏ hoa vào giỏ.

	- Gọi HS trình bày lí do vì sao em thích chơi với bạn A?
	- tự nêu lí do


	- Các bạn được mọi ngưới yêu quý vì bạn hiền, biết giúp đỡ bạn bè…
	- tặng các bạn tràng pháo tay

	. Hoạt động 3: Đàm thoai bài tập 2 (8')
	- hoạt động cá nhân

	- Treo tranh bài tập 2, yêu cầu HS quan sát các bạn đang làm gì?
	- bạn đang nhảy dây, học nhóm, đi học…

	- Choi cùng bạn vui hay chơi một mình vui
	- chơi cùng bạn vui hơn

	- Muốn có nhiều bạn chơi cùng em cần làm gì?
	- đối xử tốt với bạn, giúp đỡ bạn…

	-Chốt: Trẻ em có quyền học tập, vui chơi, tự do kết bạn…có bạn chơi học cùng sẽ vui hơn, muốn có bạn tốt phải cư xử tốt…
	- theo dõi


	. Hoạt động 4:  Thảo luận bài tập 3 (10')
	- hoạt động nhóm

	- Treo tranh, yêu cầu HS thảo luận theo câu hỏi của bài.
	- thảo luận và đại diện nhóm phát biểu, nhóm khác bổ sung

	- Chốt: Tranh 1;3;5;6 là những hành vi nên làm, tranh 2;4 là những hành vi không nên làm.
	- theo dõi
.

	3.: Củng cố dặn dò (5')
	

	- Nhận xét giờ học.
	

	- Về nhà thực hiện theo điều đã học.
	



Buổi chiều: Tiết1.                                      Tiếng việt *
                  LUYỆN TẬP:VẦN /OEN, /OET/, /UÊN/, UÊT/. 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

- HS nắm chắc vần /oen, /oet/, /uên/, uêt/biết viết chữ ghi vần /oen, /oet/, /uên/, uêt/ biết vẽ mô hình tách tiếng, nắm vững luật chính tả về vần có âm đệm, âm chính, âm cuối.
- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ :

-VBTTV1/2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức:

- T cho H đọc SGK: H đánh vần, đọc trơn(Cá nhân, nhóm, đồng thanh T-N-N-T) bài CHỜ THỎ sgk trang 95.

- Đọc trơn rồi đọc, phân biệt chính tả,  phân tích tiếng có vần/oen, /oet/, /uên/, uêt/, xoen xoét, toèn toẹt, quen khuấy, va quệt, bé quét nhà, bé quệt hồ, luật chinha tả âm đệm: quen biết/ quét sân, quện nhau/ quyện nhau, … tương tự T y/c H thay  phần đầu của các tiếng có vần /ưa/ bằng các phụ  âm  khác và kết hợp với các dấu thanh ( kh, l, d, x, ng, … `,/,?, ~, .) để được tiếng mới đánh vần, phân tích và đọc trơn.  

- Lưu ý: Các tiếng có vần có kết thúc bằng âm t chỉ kết hợp được với 2 dấu thanh. 

- T nhận xét nhắc nhở.

2.Thực hành: H hoàn thành BTTV1/2 trang 61.

2a. Đọc: VỀ QUÊ: Nghỉ hè, Thắng về quê ở Hà Nam. Sau nửa tháng, cậu đã biết quét nhà, quét sân sạch sẽ. Thắng đã quen hết các bạn ở quê. Sáng sáng, cậu và các bạn đI chăn trâu. Thắng lại biết mang cả cỏ về cho trâu. Thắng có thể làm vườn nữa. Khi ra vườn, cậu chẳng bao giờ quên háI trầu, mang về quệt cho bà ăn.

-H đọc:  2b.Làm BT.

* Em thực hành ngữ âm: 

Bài 1: Em vẽ và đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:                                                                                                                                

                                                       

        hoen                               choét                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                       

        quện                                quết                                                                                                                               

* Em thực hành chính tả:

Bài 1: Em tìm và viết các tiếngchứa vần oen, oet, uên, uêt có trong bài đọc trên:

………………………………………………………………………………………
- T quan sát, nhận xét nhắc nhở.

3. củng cố dặn dò:

- GV- HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. Dặn dò.


Tiết3                                                         Toán *

                                                            LUYỆN TẬP

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 20. Trừ nhẩm dạng 17 - 7.

- Rèn kĩ năng thực hiện phép tính trừ không nhớ cột dọc, trừ nhẩm trong phạm vi 20.

- Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết  

II.CHUẨN BỊ:
- Học sinh: Vở bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ.

- Tính 

-14 

-15

- 11




   4

  5

   1


2.Bài mới : Ôn và làm vở bài tập trang 13, bài 3,4 

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS  đặt tính rồi làm và gọi HS trung bình chữa bài.

- Gọi HS nêu lại cách đặt tính

- Gọi HS trừ miệng lại.

KL: Nêu lại cách đặt tính và cách tính?
	- HS tự nêu yêu cầu.

- HS làm và nhận xét bài bạn chữa.

- Nêu lại cách đặt tính, cách tính

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu.

	 Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn về kết quả 

	KL: Nêu các cách tính?
	- Tính từ trái sang phải

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Điền dấu

	- Yêu cầu HS  làm và chữa bài
	- Nhận xét bài bạn

	KL: Muốn điền dấu đúng em cần làm gì tr​ước?
	- Tính trừ trư​ớc



	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- Viết phép tính thích hợp

	- Gọi HS đọc tóm tắt
	- Cá nhân, tập thể. 

	- Gọi HS nêu bài toán dựa trên phần tóm tắt trên, sau đó cho HS viết phép tính.
	- Tự nêu bài toán sau đó viết phép tính và chữa bài.


3. Củng cố- dặn dò:

- Nhận xét tiết học,dặn dò

                                       NS : 16/01/2018    ND: Thứ  tư ngày 24/01/2018. 
Tiết 1+ 2:                                                 Tiếng Việt
                                                 VẦN /UYN/, /UYT/.

                  Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 186 đến hết trang 188
Tiết3                                                     Toán
                                           Luyện tập chung.

I.Mục đích yêu cầu:

- Biết tìm số liền trước ,liền sau.

- Biết cách cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 20, cách so sánh các số.

- Biết thực hiện phép tính cộng trừ không nhớ cột dọc, tính nhẩm trong phạm vi 20. Kĩ năng so sánh số trong phạm vi 20.

- Hăng say học tập, có ý thức tự phát hiện vấn đề và giải quyết vấn đề. 

II.Chuẩn bị:

- Giáo viên: Bảng phụ vẽ sẵn bài 2; 3.

III.Các hoạt động dạy học. 

1. Kiểm tra bài cũ.

- Đặt tính rồi tính : 




14 + 4

19 - 5 

15 - 5

2.Bài mới: Giới thiệu bài. 

- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.

	*Hoạt động 1: Thực hành.

Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS  tự điền số d​ưới tia số, sau đó đọc các số lên.

- Các số lớn ở phía nào của tia số?
	- HS tự nêu yêu cầu. 
- HS làm và nhận xét bài bạn chữa.



	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu
	- HS tự nêu yêu cầu

	 - Treo bảng phụ, HS đọc mẫu, làm thế nào để có số liền sau?

- Yêu cầu HS làm và chữa bài.
* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	- lấy số đó cộng 1

- nhận xét bài bạn về kết quả và cách đặt tính.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu.

	 - Treo bảng phụ, HS đọc mẫu, làm thế nào để có số liền tr​ước?

- Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- lấy số đó trừ 1

- nhận xét bài bạn về kết quả và cách đặt tính.

	Bài 4: 

- Gọi HS nêu yêu cầu.
	-  đặt tính rồi tính

	- Yêu cầu HS  làm vào vở ô li và chữa bài
	-  chữa và nhận xét bài bạn

	- Nêu lại cách đặt tính, cách tính?
	- cá nhân, tập thể

	Bài 5: 

- Gọi HS nêu yêu cầu sau đó làm và chữa bài.

- Tính từ đâu sang dâu?
	- tính nhẩm và nêu kết quả

- từ trái sang phải


3.Củng cố - dặn dò:
- HS nêu lại cách đặt tính, cách tính.

- Nhận xét giờ học.

Tiết 4                                           Tự nhiên – xã hội
                                 ÔN TẬP : XÃ HỘI.
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Hệ thống hoá các kiến thức về xã hội.
-Kể với bạn bè về gia đình, lớp học và cuộc sống xung quanh nơi các em sinh sống.

-Yêu quý gia đình, lớp học và nơi các em sinh sống. Có ý thức giữ nhà ở, lớp học và nơi các em sống sạch, đẹp.

II.CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Hệ thống câu hỏi ôn tập đã ghi vào bông hoa, cây để gài hoa.

- Học sinh: Một số tiết mục văn nghệ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ.

- Vì sao phải giữ gìn lớp học sạch đẹp?

- Em đã làm gì để giữ gìn lớp học sạch đẹp?

2.Bài mới : Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu bài học- ghi đầu bài                          - HS đọc đầu bài.

	*Hoạt động 1: Thi hái hoa dân chủ.
	- Hoạt động cá nhân

	- Gọi HS lần l​ượt lên hái cho mình một bông hoa, đọc to câu hỏi và trả lời.
	- Lên tự hái hoa và đọc to câu hỏi

	· Nội dung các câu hỏi: 

+ Kể về thành viên trong gia đình bạn.

+ Nói về những ngư​ời bạn yêu quý.

+ Kể về ngôi nhà của bạn.

+ Kể về những việc bạn đã làm để giúp đỡ bố mẹ.

+ Kể về thầy cô giáo của bạn.

+ Kể về ngư​ời bạn mà bạn yêu quý.

+ Kể về những gì bạn thấy trên đ​ường đến        tr​ường.     * Nghỉ giải lao giữa tiết.
+ Kể tên một nơi công cộng và nói về các hoạt động ở đó.

+ Kể về một ngày của bạn.
	- Tự trả lời theo yêu cầu của bông hoa mà mình hái đ​ược

- Các em khác nhận xét va đánh giá câu trả lời của bạn

- Biều diễn các tiết mục văn nghệ ca ngợi thầy cô giáo, gia đình, bạn bè xen kẽ cho vui.



	KL: Cuộc sống quanh ta có bao ngư​ời thân yêu, có bao điều cần học cần biết chúng ta nên biết yêu quý trư​ờng học, gia đình, và xóm làng, khu phố mình sống…
	- Theo dõi




3. Củng cố- dặn dò.

- Chơi trò bịt mắt đoán tên đồ vật.

- Nhận xét giờ học.

- Học lại bài, chuẩn bị giờ sau: Cây rau.


Buổi chiều:Tiết 1:                                    Tiếng Việt*
                                  LUYỆN TẬP: VẦN /UYN/, /UYT/.

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:

- Củng cố cho HS nắm chắc vần /uyn/, /uyt/, biết viết chữ ghi vần /uyn/, /uyt/, biết vẽ mô hình tách tiếng thanh ngang ra hai phần, đưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

- HS biết vận dụng vào làm bài tập TV.

- HS yêu thích học TV.

II. CHUẨN BỊ:

- VBTTV1/ Tập 2. 

- Bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Ôn lại kiến thức: 
- HS nêu tên bài học buổi sáng (vần uyn, uyt)

+ GV viết: uyn, uyt. HS đọc: /uyn/, /uyt/ theo 4 mức độ (T-N-N-T).

- Đưa tiếng: “tuyn, tuýt” vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích.

- T: Tiếng có vần /uyn/ kết hợp đươc với mấy dấu thanh? (6 đấu thanh).

       Tiếng có vần /uyt/ kết hợp đươc với mấy dấu thanh? (2 đấu thanh).

+ Dấu thanh đặt ở đâu? (Đặt ở chữ y) 

- GV viết một số từ có vần “uyn, uyt”: xoắn xuýt, màn tuyn, quấn quýt,… cho HS đọc.

- HS đọc SGK, trang 96, 97. (3 - 5 HS)

- T nhận xét, nhắc nhở.

2. Thực hành: 

- H hoàn thành BTTV1/ Tập 2 trang 62.

- Cho HS mở vở BTTV thực hành (trang 62), nêu YC bài tập.
2a. Em luyện đọc: ( CN- T- L )

 - Bài đọc: “Quýt miền Nam” - VBT.

 - GV theo dõi, uốn sửa cho HS. 

2b. Em thực hành ngữ âm:  

      Em vẽ và đ​ưa tiếng vào mô hình rồi đọc trơn, đọc phân tích:


                                                                                                                                                                                                                         

           tuyn                                suỵt                                                                                                                                      


                                                                                                                                                                                                                         

           quýt                                                                                                                                                                       

2c. Em thực hành chính tả:

    1. Em điền uyn hoặc uyt vào chỗ trống cho đúng:

     Xe b…                    dầu l….

    s… ngã                     màn t…

    2. Em tìm và viết tiếng chứa vần uyt có trong bài:

……………………………………………………………………………

    - T quan sát, nhận xét, nhắc nhở.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV, HS hệ thống kiến thức.

- NX tiết học. - Dặn dò                                                     

 Tiết 2                                       Tiếng việt*
                                       VIẾT TỪ NGỮ CÓ ÂM VẦN ĐÃ HỌC

I .Mục đích yêu cầu :


-HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết các tiếng có âm vần đã học
 -Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ  

đ​​​a bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

- Say mê luyện viết chữ đẹp.

II.Chuẩn bị :

- Giáo viên: Chữ mẫu
- Học sinh: Vở ụ li.
III.Các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ :
- Sáng viết bài chữ gì?

- Yêu cầu HS viết bảng : màn tuyn,  xe buýt
2 .Bài mới : Giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

*Hoạt động 1: H​​​ưíng dẫn viết : 
- Treo bài mÉu: “VỀ QUÊ: Nghỉ hè, Thắng về quê ở Hà Nam. Sau nửa tháng, cậu đã biết quét nhà, quét sân sạch sẽ. Thắng đã quen hết các bạn ở quê. Sáng sáng, cậu và các bạn đI chăn trâu. Thắng lại biết mang cả cỏ về cho trâu. Thắng có thể làm vườn nữa. Khi ra vườn, cậu chẳng bao giờ quên háI trầu, mang về quệt cho bà ăn.

- GV nêu quy trình viết chữ : 
- Gọi HS nêu lại quy trình viết?

- Yêu cầu HS viết bảng: quét, vườn, thắng,sạch sẽ

- HS tập viết trên bảng con
- GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

*Hoạt động 2: Hư​​​íng dẫn HS  luyện viết vở.

HS viÕt “”VỀ QUÊ
- GV quan sát, h​​​ưíng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, tư​​​ thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở.
*Hoạt động 3: Chấm bài.

- Thu bài của HS và chấm.

-  Nhận xét bài viết của HS.

3. Củng cố - dặn dò:

- Nêu lại các chữ vừa viết.
-Gv,Hs hệ thống kiến thức

-Nhận xét dặn dò


____________________________________________

Tiết 3:                                                 Toán*
                                                     LUYỆN TẬP 

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU:
- Củng cố kiến thức về phép trừ  không nhớ trong phạm vi 20.

- Củng cố kĩ năng trừ không nhớ trong phạm vi 20.

- Yêu thích học toán.

II. CHUẨN BỊ:

- Học sinh: Vở bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 

1. Kiểm tra bài cũ:

- Tính 

 14 

15

11



        -

-
       -

                                4

  5

  1


2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- GV nêu YC bài học - HS nắm YC bài học. 

b. Ôn và làm vở bài tập trang 13.( bài 1, 2, 3, 4)

	*Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của đề?

- Yêu cầu HS  đặt tính rồi làm và gọi HS chữa bài.

- Gọi HS nêu lại cách đặt tính

- Gọi HS trừ miệng lại.

KL: Nêu lại cách đặt tính và cách tính?
	- HS tự nêu yêu cầu.

- HS làm và nhận xét bài bạn chữa.

- Nêu lại cách đặt tính, cách tính

	*Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS tự nêu yêu cầu.

	 Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- Nhận xét bài bạn về kết quả 

	+ Nêu các cách tính?
	- Tính từ trái sang phải

	*Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu
	- Điền dấu

	- Yêu cầu HS  làm và chữa bài
	- Nhận xét bài bạn

	+ Muốn điền dấu đúng em cần làm gì tr​ước?
	- Tính trừ trư​ớc

	*Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- Viết phép tính thích hợp

	- Gọi HS đọc tóm tắt
	- Cá nhân, tập thể.

	- Gọi HS nêu bài toán dựa trên phần tóm tắt trên, sau đó cho HS viết phép tính.
	- Tự nêu bài toán sau đó viết phép tính và chữa bài.


3. Củng cố- Dặn dò:

- Thi viết phép tính nhanh.

- Nhận xét giờ học - Tuyên dương HS học tốt.                                                        


                                       NS : 16/01/2018    ND: Thứ  năm ngày 25/01/2018. 
Buổi sáng:Tiết2+3.                           TiếngViệt.
VẦN /ON/, /OT/, /ÔN/, /ÔT/, /ƠN/, /ƠT/.

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 189 đến trang 192.


Tiết 4.                                            Toán

TIẾT 84: BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN (T115)

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Bước đầu HS nhận biết bài toán có lời văn thường có hai phần: các số (điều đã biết)và câu hỏi(điều cần tìm).

- HS đọc được bài toán có văn,điền đúng số ,đúng câu hỏi của bài toán theo hình vẽ.

- Yêu thích môn Toán.

II-CHUẨN BỊ:

- Tranh vẽ bài toán như SGK phóng to.

III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra bài cũ ( 5’)

- Đặt tính rồi tính:  14 + 4              17 - 5                18 - 8

2.Bái mới:

	. Hoạt động 1: Giới thiệu bài toán có văn  (20’)
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu bài 1, treo tranh vẽ mấy bạn
	- Có 1 bạn và 3 bạn đến thêm

	- Gọi HS đọc bài toán, sau đó yêu cầu HS điền số thích hợp vào chỗ chấm
	- Điền rồi đọc bài toán

	- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Theo câu hỏi này ta làm gì?

 Chốt: Bài toán thường có hai phần là các số và câu hỏi.
	- Có 1 bạn, thêm 3 bạn

- Có tất cả bao nhiêu bạn

- Tìm xem tất cả có bao nhiêu bạn



	Bài 2: Tiến hành tương tự bài tập 1
	

	Bài 3: Gọi HS nêu nhiệm vụ 
	- Viết tiếp câu hỏi để có bài toán

	- Tranh vẽ gì? 

- Bài toán còn thiếu gì? Em hãy tự viết thêm câu hỏi

-Theo câu hỏi này ta làm gì?

Chốt: Trong câu hỏi phải có từ để hỏi “ hỏi, tất cả”, cuối câu hỏi có dấu ?
	- Một gà mẹ và 7 gà con

- Câu hỏi, HS tự viết và nêu các câu hỏi khác nhau

- Tìm xem tất cả có bao nhiêu bạn



	* Nghỉ giải lao giữa tiết.

.Hoạt động 2: Trò chơi lập đề toán (10’)

Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu

- Cho HS nhìn tranh thi nêu đề toán nhanh.

- Gọi HS nhận xét bài bạn
	- Đọc yêu cầu

- Thi nêu đề toán

- Nhận xét, chọn đề toán hay khen thưởng

	3. Củng cố- dặn dò ( 4’)

- Bài toán thường có mấy phần ? Là những phần nào?

- Nhận xét giờ học



                            NS:16/01/2018    ND:Thứ sáu ngày 26 tháng 01 năm 2018
Tiết1+2.                                             TiếngViệt.
VẦN /UN/, /UT/, /ƯN/, /ƯT/

Thiết kế Tiếng Việt lớp 1. Tập 2 từ trang 192 đến trang 195.


Tiết 4                                                 Sinh hoạt.
                                                    SINH  HOẠT LỚP.
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
- HS thấy rõ được các ưu, khuyết điểm của bản thân, của bạn, của lớp về việc thực hiện hoạt động học tập và các hoạt động giáo dục khác trong tuần đang thực hiện. Nắm được phương hướng hoạt động của tuần tới. Học sinh biết cách tổ chức sinh nhật cho các bạn( hoặc tổ chức học sinh sinh hoạt theo chủ điểm của tháng- HS hát, Hái hoa dân chủ.)

-  HS có kĩ năng điều hành, diễn đạt, trao đổi ý kiến, kĩ năng tự nhận xét, ứng xử, giải quyết các tình huống trong tiết học.

- HS có ý thức phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt; quan tâm đến bạn bè, tự tin, yêu trường lớp.

II-CHUẨN BỊ 

- Chủ tịch, phó chủ tịch , trưởng các ban chuẩn bị nội dung để nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, hạn chế của lớp, của bạn.

- Ban văn nghệ chuẩn bị nội dung tổ chức sinh nhật cho các bạn sinh trong tháng đang thực hiện. 

- HS chuẩn bị quà, lời chúc mừng  để chúc mừng sinh  nhật bạn.

III-TIẾN TRÌNH.

1- Trưởng ban đối ngoại giới thiệu và mời ban văn nghệ lên điều hành.

2-Ban văn nghệ điều hành văn nghệ, mời Chủ tịch hội đồng tự quản lên điều hành buổi sinh hoạt.

3- CTHĐTQ điều hành buổi sinh hoạt lớp.

a- CTHĐTQ thông qua nội dung chương trình buổi sinh hoạt lớp:

+ Lần lượt các bạn nhận xét về hoạt động của các bạn trong tuần và nêu phương hướng hoạt động cho tuần sau.

+ Hai P CTHĐTQ  nhận xét về ban mình phụ trách.

+ CTHĐTQ nhận xét chung.

+ GVNX, KL và đề ra phương hướngcho hoạt động tuần sau.

+ Tổ chức sinh nhật cho các bạn( nếu k phải là tuần cuối tháng k tổ chức sinh nhật cho HS, GV tổ chức cho HS SH theo chủ điểm của tháng “Múa hát, hái hoa dân chủ.)

b- CTHĐTQ lần lượt mời các bạn trưởng các ban lên NX ưu, khuyết điểm của lớp về việc thực hiện nhiệm vụ do ban mình phụ trách.

+ Các thành viên trong lớp bổ sung ý kiến.

+ CTHĐTQ  mời các bạn mắc khuyết điểm  nêu hướng sửa chữa của mình trong tuần tới. 

- Hai P CTHĐTQ  NX về hoạt động của các bạn do mình phụ trách.

-CTHĐTQ NX các hoạt động của lớp trong tuần đang thực hiện. 

-Lớp bình bầu cá nhân, nhóm, ban xuất  sắc.

3- CTHĐTQ mời GVCN nhận xét đánh giá chung và nêu phương hướng, nhiệm vụ của tuần tiếp theo.

4. GVCN NXĐG  những ưu khuyết điểm của lớp trong tuần về nề nếp, học tập, việc học bài và làm bài của HS, việc tự quản của HĐTQL, hoạt động của các bạn.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-  GV tuyên dương nhóm, ban, cá nhân thực hiện tốt các hoạt động của lớp.

5. Phương hướng tuần tới:

- Các ban( nhóm) thảo luận và đề xuất các công việc sẽ thực hiện trong tuần

( tháng) tiếp theo.

- CTHĐTQ, các phó CTHĐTQ cùng GVCN hội ý, thống nhất lại các nội dung đề xuất của các bạn.

- CTHĐTQ giao nhiệm vụ cho các bạn. 

- Trưởng ban văn nghệ, TDTT tuyên bố kết thúc buổi sinh hoạt lớp.
BGH Duyệt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
















        





       





        





       














        





       





        





       














Bùi  Thị Miền – Năm học: 2017 - 2018


